
Thuyết minh tóm tắt

Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp

cộng hòa - chí linh - Hải dương 

giai đoạn I- quy mô 357,03 ha; tỷ lệ 1/2000

I- Những căn cứ  và sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết:

1.1. Căn cứ  lập quy hoạch chi tiết                                   

1.1.1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8;

- Luật BVMT số 52/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;


- Công văn số 1205/UBND-VP ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh Hải Dương đồng ý về nguyên tắc giao cho Công ty Cổ phần phát triển Đô thị và khu công nghiệp GERUCO làm chủ đầu tư Dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hoà, huyện Chí Linh;

-Văn bản số 339-TB/TU ngày 29/12/2006 của Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Hải Dương chỉ đạo các nội dung về địa điểm, ranh giới quy hoạch dự án KCN Cộng Hoà;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

1.1.2. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2010 (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương).

- Quy hoạch quản lý và phát triển các KCN ở Việt Nam.

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 do Trung tâm thông tin trắc địa bản đồ- Bộ Tài nguyên - Môi trường cấp.

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 do Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam lập tháng 05/2007.

- Các số liệu điều tra, khảo sát thực địa do VCC phối hợp Chủ đầu tư thực hiện.

- Số liệu về khí hậu thuỷ văn khu vực quy hoạch.

- Niên giám thống kê 2006 tỉnh Hải Dương.

- Đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Hải Dương

- Đơn giá theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ra ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí  quy hoạch xây dựng

- Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông t​ư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng.

- Thuế giá trị gia tăng theo thông t​ư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/08/2004 của Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan.

- Các tài liệu có liên quan khác.

1.1.3. Các tiêu chuẩn thiết kế: 

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, năm 1997.

· Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

1.2. Mục tiêu của quy hoạch:

- Quy hoạch KCN phải đảm bảo khai thác quỹ đất 1 cách hợp lý, có hiệu quả trong sản xuất, tạo ra môi trường không gian kiến trúc cảnh quan đẹp, hài hoà, không gây ô nhiễm  môi trường xung quanh.

- Xác định rõ các loại hình công nghiệp, quy mô hợp lý đảm bảo hiệu quả trong sản xuất và  tính bền vững của KCN.

- Phát huy tiềm năng, nguồn lực sẵn có của tỉnh Hải Dương, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, đồng thời có sự chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật để sớm hội nhập với các tỉnh trong khu vực và trong nước; giải quyết một lượng lớn lao động của địa phương.

- Cùng với quy hoạch KCN, hình thành khu dân cư phục vụ cho KCN, phù hợp với chiến lược đô thị hoá phát triển nông thôn của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2005- 2015 và 2020.

1.3. Sự cần thiết lập quy hoạch :

KCN Cộng Hoà nằm ở vị trí trung tâm của vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ: tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Việc hình thành các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ khai thác được lợi thế và tiềm năng của tỉnh, tạo động lực sự phát triển một cách toàn diện các ngành kinh tế: công nghiệp, dịch vụ, du lịch, … Thực hiện Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá nền kinh tế theo chủ trương và chính sách của Tỉnh; bố trí các ngành công nghiệp hợp lý theo các thành phần kinh tế, phù hợp với tốc độ phát triển về mọi mặt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội và an ninh quốc phòng.

Việc hình thành KCN Cộng Hòa sẽ gắn liền với sự gia tăng về nhân lực, do vậy rất cần hình thành một Khu dân cư tập trung với đầy đủ các điều kiện về nhà ở, sinh hoạt, dịch vụ thương mại, phúc lợi công cộng, nghỉ ngơi, giải trí,… để phục vụ không chỉ cho KCN mà còn cả dân cư trong vùng.

Qua đó cho thấy việc hình thành KCN Cộng Hòa là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đẩy nhanh quá trình Công nghiệp hóa, phát triển kinh tế- Xã hội trên địa bàn tỉnh.

II- điều kiện tự nhiên, hiện trạng khu đất

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.  Vị trí và giới hạn khu đất:

- Khu công nghiệp Cộng Hòa nằm trên địa phận xã Cộng Hoà và xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cách Thị trấn Sao Đỏ khoảng 2 km về phía Đông, giáp đường Quốc lộ 18 (QL18) và dự án đường 184 mới tránh thị trấn Sao Đỏ.

- Khu công nghiệp có diện tích quy hoạch giai đoạn I là 357,03 ha, có ranh giới xác định:

+ Phía Bắc giáp QL 18 và cụm công nghiệp của huyện Chí Linh đã cấp cho các doanh nghiệp.

+ Phía Nam giáp đường giao thông nối thôn Vĩnh Đại và thôn Bích Thuỷ (thuộc địa phận xã Văn Đức).

+ Phía Đông giáp suối chảy từ cầu Gon ra sông Đồng Mai.

+ Phía Tây giáp khu dân cư thuộc thôn Tiền Định xã Cộng Hoà.

2.1.2. Địa hình và địa chất khu vực

* Địa hình: Khu quy hoạch nằm trong vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng, địa hình trũng, song tương đối bằng phẳng, hiện đang sử dụng canh tác nông nghiệp.

Khu đất xây dựng chủ yếu là ruộng lúa và hệ thống mương thoát nước phục vụ tưới tiêu, hệ thống đường đất. Tại các khu vực ruộng có cao độ thấp nhất 1.01 m, cao độ cao nhất 2.55 m, đường đất có cao độ trung bình 3.98 m tại các khu vực mương thoát nước có cao độ trung bình 0.24 m. Địa hình toàn khu tương đối bằng phẳng, hướng dốc chính từ phía Tây về phía Đông của khu đất.

* Địa chất công trình: Theo khảo sát sơ bộ, địa chất khu vực chủ yếu là các trầm tích sét, sét pha màu xám trắng, vàng, đỏ... tương đối thuận lợi cho xây dựng công trình (sẽ được khảo sát kỹ ở bước lập Dự án đầu tư xây dựng công trình)

2.1.3. Khí hậu:

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, được chia làm 4 mùa rõ rệt.

- Nhiệt độ trung bình trong năm : 23 0C; nhiệt độ thấp nhất vào tháng 2: 16-170C; nhiệt độ cao nhất vào tháng 8 : 28-29 0C

- Số giờ nắng trong năm 1400-1500 giờ.

- Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1700mm.

- Độ ẩm trung bình 85-88%.

2.1.4.  Điều kiện thuỷ văn:

Khu vực quy hoạch nằm gần mạng lưới sông ngòi được bao bọc bởi hệ thống đê điều của sông Thái Bình, Sông Phả Lại, Sông Kinh Thầy, sông Rạng, Sông Kinh Môn, sông Đông Mai; Mực nước ngầm có lưu lượng lớn nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến xây dựng công trình.

2.1.5.  Cảnh quan tự nhiên:

Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm trong không gian thoáng đãng bởi xung quanh là đất canh tác nông nghiệp. Các công trình kiến trúc đáng kể là một số nhà máy, xí nghiệp nhỏ đã được xây dựng; xung quanh là một số cụm dân cư  sinh sống.

2.2. Hiện trạng tổng hợp khu vực nghiên cứu:

2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất:

Trong phạm vi nghiên cứu giai đoạn I KCN 357,03 ha, chủ yếu là đất trồng lúa với các hệ thống bờ vùng bờ thửa và mương tưới, tiêu chia cắt khu đất làm nhiều thửa khác nhau. Ngoài ra còn có một số  hộ dân sinh sống với công trình nhà tạm, thấp tầng ...

Bảng đánh giá hiện trạng khu đất quy hoạch

	TT
	Loại đất
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đất nông nghiệp
	Ha
	318,49

	2
	Đất mương + ao
	Ha
	24,60

	3
	Đất dân cư (73 hộ)
	Ha
	1,62

	4
	Đất nghĩa trang (500 mộ)
	Mộ
	5,92

	5
	Đất lò gạch
	Ha
	6,40

	6
	Đường dây điện 35KV
	m
	9,930

	7
	Đường dây điện 220V
	m
	2,132

	8
	Đường dây điện 110KV
	m
	3,210


2.2.2. Hiện trạng dân cư và công trình kiến trúc:

- Trong khu vực: có khoảng 73 hộ dân nằm trong khu quy hoạch cần phải di dời, bao gồm: xóm Trại Mới (61 hộ) và 12 hộ thuộc thôn Vĩnh Long; chủ yếu là nhà cấp IV 1 tầng đã xuống cấp; một số ít là nhà 2 tầng mái bằng kiên cố.

- Các công trình thuỷ lợi phục vụ canh tác nông nghiệp, tiêu thoát nước mưa, trong đó đặc biệt có các cửa cống thoát và ngăn nước qua đê.

2.2.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

- Hệ thống giao thông: Hiện trạng khu quy hoạch có đường giao thông đối ngoại là QL18 nằm ở phía Bắc KCN. Dự kiến tới đây Tỉnh sẽ đầu tư tuyến đường 398B chạy qua KCN và đấu nối với QL18. Theo dự án, tuyến đường này có mặt đường 11m; Hệ thống giao thông đối nội chưa có, chỉ có đường giao thông nối thôn Trại Mít với thôn Bích Thuỷ và đường 184 cũ, tuyến đường này được rải cấp phối, một số đoạn đã được rải nhựa. 

- Có nhánh sông Kinh Thầy chảy qua gần khu công nghiệp (GĐI) trước mắt ở đây đã hình thành một cảng sông là nơi bốc dỡ vân chuyển VLXD (gạch, cát, đá, xi măng) phục vụ cho công tác xây dựng của người dân trong vùng. 

- Hệ thống cấp điện: Hiện trạng có đường điện cao thế 110KV chạy cắt ngang qua KCN, gần song song với đường QL18; có đường điện 35KV và 15 KV chạy phía sau cụm công nghiệp nhỏ Chí Linh, gần song song với đường QL18; ngoài ra còn có trạm điện 110KV công suất 40 MVA của thị trấn Sao Đỏ nằm cách KCN khoảng 2km về phía Tây Nam.
- Hệ thống cấp nước: Hiện trạng chưa có hệ thống cấp nước.

- Thoát nước mưa: nước mưa chảy tự nhiên theo độ dốc của địa hình từ Tây Bắc xuống Đông Nam dọc theo các nhánh suối chảy ra sông Đồng Mai.

- Hệ thống thoát nước thải: chưa có hệ thống thoát nước thải.

- Hệ thống thống thông tin liên lạc: hiện đã có đường cáp quang chạy dọc tuyến QL18 đoạn qua KCN.

2.3. Đánh giá tổng hợp:

* Thuận lợi:

- Khu vực dự kiến quy hoạch là khu đất nông nghiệp, dân cư không nhiều nên thuận lợi cho chuyển đổi cơ cấu sang lĩnh vực công nghiệp;

- Do gần các sông suối và có các mương thoát nước chảy qua, nên rất thuận lợi cho thoát nước mưa, nước thải và vệ sinh môi trường;

- Gần khu vực khai thác đất san lấp nền (5km) nên thuận lợi cho việc vận chuyển, san lấp mặt bằng, giảm giá thành xây dựng;

- Có khoáng sản quý ( đất sét trắng) dưới nền đất khu vực quy hoạch KCN, do đó có thể khai thác, kinh doanh mang lại lợi nhuận, bù đắp cho chi phí xây dựng;

- KCN nằm tiếp xúc với hai trục đường giao thông chính là đường QL18 và đường 184 mới, đây là một lợi thế rất lớn về mặt bằng so với các KCN khác;

- Giao thông đến các trung tâm kinh tế, công nghiệp và các đầu mối giao thông đường bộ, đường sông, đường sắt ... đều rất thuận lợi;

- Gần sông Đồng Mai, Kinh thầy, có khả năng XD cảng sông gần với KCN;

- Nằm ở trung tâm vùng trọng điểm kinh tế Bắc bộ, rất gần các trung tâm kinh tế lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; các trung tâm công nghiệp lớn: Quế Võ, Tiên Sơn (Bắc Ninh); Nam Sách, khu Tây TP Hải Dương ( Hải Dương), Cái Lân (Quảng Ninh); Đồng thời nằm ở vị trí trung tâm các hành lang và vành đai kinh tế  Quốc tế Việt- Trung,  nên có điều kiện phát triển và thu hút đầu tư cao;

- Quy hoạch đồng bộ cả KCN- khu đô thị và dịch vụ công nghiệp- đào tạo nghề nên có khả năng cao trong đáp ứng các nhu cầu thu hút đầu tư;

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật như điện, thông tin, viễn thông tốt có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư khi KCN đi vào hoạt động. Đặc biệt là tỉnh Hải Dương luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư xây dựng KCN;

Ngoài ra, với vị trí gần các khu trung tâm kinh tế , du lịch, giải trí: quần thể du lịch- giải trí Hạ Long ( Quảng Ninh), Đồ Sơn ( Hải Phòng), các sân Golf Chí Linh, Tuần Châu … sẽ là những yếu tố rất tốt cho thu hút đầu tư nước ngoài vào KCN.

* Các khó khăn cơ bản:

- Khu vực quy hoạch trũng thấp nên khối lượng san nền hơi cao;

- Phải tái định cư cho khoảng 73 hộ dân hiện đang sinh sống;

- Phải di dời gần 500 ngôi mộ hiện có nằm trong khu quy hoạch. Đây là vấn đề rất nhạy cảm đòi hỏi chính quyền địa phương và UBND tỉnh phải có chính sách thỏa đáng, hợp lý trong việc đền bù, hỗ trợ di dời và đặc biệt phải tính toán vị trí và quỹ đất hợp lý để quy hoạch khu nghĩa địa mới;

- Chưa có đủ nguồn cấp nước sạch, nên phải đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước riêng cho KCN;

- Nguồn nhân lực tại chỗ mà đặc biệt là lao động có tay nghề cao chưa đáp ứng đủ kể cả về số lượng và chất lượng. Đây là một khó khăn lớn cho thu hút đầu tư vào KCN.

III- định hướng phát triển khu công nghiệp

3.1. Luận chứng cơ sở hình thành KCN Cộng hòa:

3.1.1. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hải Dương nói chung và ngành công nghiệp Hải Dương nói riêng.

Hải Dương là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, thuộc tam giác kinh tế: Hà nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, với diện tích tự nhiên 164.837 ha, dân số năm 2005 khoảng 1.709.200 người. 

Những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương có nhiều thay đổi, chuyển dịch kinh tế dần từ nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Bảng1- Chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương

	TT
	Chỉ tiêu kinh tế
	Đơn vị tính
	2003
	2004
	2005

	1
	Dân số 
	nghìn người
	1.689,2
	1.698,3
	1.709,2

	2
	Tổng GDP 
	tỷ đồng
	9.789
	11.639
	13.500

	3
	Cơ cấu các ngành :
	%
	100
	100
	100

	
	N«ng-l©m-ng­
	%
	30
	28,5
	27,5

	
	Công nghiệp-Xây dựng
	%
	41,5
	42,3
	43

	
	Dịch vụ
	%
	28,5
	29,2
	29,5


3.1.2. Vị trí  KCN Cộng Hoà trong tổng thể mối liên hệ vùng:

KCN Cộng Hoà nằm ở vị trí trung tâm của vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ: tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Khoảng cách đến các trung tâm kinh tế lớn như sau: Hà Nội 80km, Hạ Long 60km, Hải Phòng 50km.

Về giao thông, KCN nối liền với các khu vực kinh tế khác bằng các trục đường giao thông chính rất thuận lợi:

- Hà Nội, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài bằng QL18, QL1A và đường cao tốc Hạ Nội - Hạ Long.

- Quảng Ninh, cảng Cái Lân, cửa khẩu Móng Cái bằng QL18, tương lai là đường cao tốc và đường sắt du lịch Hà Nội- Quảng Ninh.

- Hải Phòng bằng Quốc lộ 183- Quốc lộ 5A và QL10.

- Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn bằng QL18, QL1A.

- Hà Nội, Lào Cai bằng QL18, đường cao tốc Hà Nội- Hạ Long và tương lai là đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai.

3.2. Tính chất và loại hình khu công nghiệp:

- Tính chất: Khu công nghiệp công nghệ cao.

- Dự kiến bố trí các loại hình CN trong KCN Cộng Hoà giai đoạn I như sau:

+ Các ngành có kỹ thuật và công nghệ cao.

+ Công nghiệp điện tử, tin học, viễn thông, thiết bị điện.

+ Công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy.

+ Công nghiệp cơ khí, chế tạo máy nông nghiệp, công nghiệp.

+ Công nghiệp sản xuất cao su, nhựa, chất dẻo.

+ Các ngành công nghiệp phù hợp với loại hình, tính chất KCN.

IV- nội dung quy hoạch chi tiết khu công nghiệp
4.1. Phương án cơ cấu quy hoạch KCN : đề xuất 02 phương án cơ cấu:
a) Phương án cơ cấu quy hoạch 1:

Phương án cơ cấu sử dụng đất- phương án1 (p.án chọn)
	TT
	Loại đất
	Toàn khu

	
	
	ha
	%

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	245,47
	68,75

	2
	Đất dịch vụ đầu mối
	8,87
	2,49

	3
	Đất trung tâm
	7,15
	2,00

	4
	Đất kỹ thuật
	8,50
	2,38

	5
	Đất giao thông
	35,74
	10,01

	6
	Đất cây xanh 
	51,30
	14,37

	Tổng cộng
	357,03
	100,00


b) Phương án cơ cấu quy hoạch 2:

Phương án cơ cấu sử dụng đất – phương án 2 (p.án so sánh)
	TT
	Loại đất
	Toàn khu

	
	
	ha
	%

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	238,24
	66,73

	2
	Đất dịch vụ đầu mối
	28,20
	7,85

	3
	Đất trung tâm
	7,77
	2,18

	4
	Đất kỹ thuật
	7,50
	2,10

	5
	Đất giao thông
	26,74
	7,49

	6
	Đất cây xanh 
	48,76
	13,66

	Tổng cộng
	357,03
	100,00


c) So sánh và lựa chọn phương án:

* Phương án 1:

- Ưu điểm:  

+ Tổ chức 1 lối vào duy nhất đấu nối với QL18 là hợp lý.

+ Tổ chức giao thông ra vào hợp lý, các lô đất nhà máy đấu nối với các trục đường nội bộ trong KCN, giảm thiểu tới mức tối đa các lô đất quay ra trục đường 398B . Do đó không ảnh hưởng nhiều đến lưu lượng giao thông trên đường 398B.

+ Các lô đất nhà máy có kích thước từ 2- 4 ha phù hợp với quy mô đầu tư cho các doanh nghiệp. Khi cần có thể kết hợp hai hay nhiều lô để tạo thành 1 lô lớn.

+ Bố trí hạ tầng kỹ thuật phù hợp: Trạm điện bố trí ngay gần đường cấp từ đường 110KV, gần trung tâm nên tổ chức các tuyến đường điện hiệu quả, giảm chi phí đầu tư đến mức tối đa; Nhà máy cấp nước đặt tại vị trí khá thuận lợi cho cả dùng nguồn nước mặt ( gần sông) và nước ngầm; Trạm xử lý nước thải đặt tại vị trí thuận lợi cho xử lý và thoát nước trong KCN.

+ Tỷ lệ cân bằng các loại đất là phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn thiết kế cho phép.

- Nhược điểm:  

Khối lượng san nền là tương đối lớn; Phải di dời 73 hộ dân và các ngôi mộ nằm rải rác trong khu quy hoạch.

* Phương án 2. 

Về cơ bản phương án 2 cũng đã thực hiện được như ở phương án 1, tuy nhiên còn một số hạn chế:

+ Tổ chức giao thông chưa hợp lý, nhiều lô đất nhà máy, xí nghiệp quay trực tiếp ra đường 398B, do đó gây ảnh hưởng nhiều đến giao thông đi lại trong khu vực.

+ Tỷ lệ đường giao thông thấp, không đảm bảo theo tiêu chuẩn và quy chuẩn thiết kế cho phép.

+ Các lô đất nhà máy lớn (4-6ha), do đó khó bố trí cho các doanh nghiệp đầu tư với quy mô nhỏ.

+ Bố trí trạm cấp nước và trạm điện ở phía Bắc KCN gần QL18 là không hợp lý, bởi đây là địa điểm đẹp nằm gần QL18, cần ưu tiên cho đầu tư nhà máy xí nghiệp, sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

*  Kết luận: Qua phân tích ưu, nhược điểm của hai phương án trên, lựa chọn phương án 1 làm phương án chọn để nghiên cứu các bước tiếp theo.

4.2. Quy hoạch sử dụng đất KCN

Trên cơ sở phương án cơ cấu quy hoạch được chọn, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất nhằm xác định chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; vị trí, quy mô các công trình ngầm.
Bảng quy hoạch sử dụng đất KCN
	TT
	Loại đất
	Toàn khu

	
	
	ha
	%

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	245,47
	68,75

	2
	Đất dịch vụ đầu mối
	8,87
	2,49

	3
	Đất trung tâm
	7,15
	2,00

	4
	Đất kỹ thuật
	8,50
	2,38

	5
	Đất giao thông
	35,74
	10,01

	6
	Đất cây xanh 
	51,30
	14,37

	Tổng cộng
	357,03
	100,00


a) Đất xây dựng nhà máy:

- Khu đất xây dựng nhà máy có diện tích 245,47 ha, chiếm 68,75% diện tích cả khu. Trong đó: đợt I có diện tích 150,38 ha, chiếm 42,12 % diện tích cả khu; đợt II có diện tích 95,09 ha, chiếm 26,63 % diện tích cả khu.
- Khu nhà máy được phân chia thành các lô có diện tích từ 2( 4 ha; Trong trường hợp cần đầu tư với quy mô lớn, có thể gộp hai hoặc nhiều lô với nhau tạo thành một lô lớn, đáp ứng nhu cầu và quy mô của các nhà đầu tư.

- Mật độ xây dựng các nhà máy: 50(60 %; hệ số sử dụng đất: 1(1,2 lần; tầng cao trung bình: 1-3 tầng.

- Các nhà máy phải được quy hoạch hợp lý, ưu tiên các nhà máy CN sạch, sử dụng công nghệ cao, ít ồn, bố trí ra phía ngoài gần đường QL18 và tuyến đường 398B ; các nhà máy gây ồn, có hàm lượng bụi và khí thải nhiều hơn phải bố trí vào trong, về cuối hướng gió và phải có biện pháp cách ly, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường.

b) Đất khu dịch vụ đầu mối:

- Khu dịch vụ đầu mối được đặt tại ví trí phía Đông Nam của KCN, sát trục đường 398B và khu dự kiến mở rộng KCN. Khu dịch vụ đầu mối này rất quan trọng trong việc liên kết giữa KCN giai đoạn I và phần dự kiến mở rộng sau này; diện tích 8,87ha, chiếm khoảng 2,49% diện tích toàn KCN.

- Các công trình dự kiến xây dựng tại khu dịch vụ đầu mối:

+ Khối dịch vụ: ngân hàng, thuế quan, hải quan, khu thể thao, giải trí…
+ Khối đào tạo: trường đào tạo dạy và học nghề cho công nhân.

- Mật độ xây dựng : 40%; tầng cao trung bình :3 ; Hệ số sử dụng đất: 1,2.

c) Đất xây dựng khu trung tâm điều hành:

- Khu trung tâm điều hành được đặt tại ví trí gần trục đường 398B, gần khu vực trung tâm của KCN; diện tích 7,15ha, chiếm 2,01% diện tích toàn KCN.

- Mật độ xây dựng : 40%; tầng cao trung bình :3 ; Hệ số sử dụng đất: 1,2.

- Các công trình dự kiến xây dựng tại khu trung tâm:

+ Nhà điều hành khu công nghiệp.

+ Khối văn phòng …
d) Đất kỹ thuật:

- Đất để xây dựng các công trình đầu mối kỹ thuật trong toàn khu công nghiệp (bao gồm các trạm điện, nhà máy cấp nước sạch, trạm xử lý nước thải) được quy hoạch tại các vị trí thuận lợi; Diện tích 8,50ha chiếm 2,38% diện tích toàn KCN. Trong đó: đợt I có diện tích 7,50 ha, chiếm 2,10% diện tích cả khu; đợt II có diện tích 1,00 ha, chiếm 0,28 % diện tích cả khu.
- Mật độ xây dựng : 50% ; Tầng cao trung bình :1; Hệ số sử dụng đất: 0,5.

e) Đất giao thông:

- Tổ chức hệ thống đường giao thông theo trục chính và trục nhánh trong KCN, tạo thành các ô bàn cờ, tiếp cận tới từng lô đất nhà máy, xí nghiệp.

- Diện tích đất giao thông 35,74ha, chiếm 10,01% diện tích toàn KCN. Trong đó: đợt I có diện tích 26,02 ha, chiếm 7,29% diện tích cả khu; đợt II có diện tích 9,72 ha, chiếm 2,72 % diện tích cả khu.
f) Đất cây xanh, mặt nước:

- Trên toàn Khu công nghiệp, cây xanh được bố trí kết hợp giữa cây xanh tập trung và cây xanh phân tán theo các trục giao thông trong Khu công nghiệp. Ngoài ra còn bố trí dải cây xanh cách ly giữa Khu công nghiệp và khu vực xung quanh.

- Tận dụng địa hình sẵn có của các mương đất, quy hoạch tạo các tuyến mương và hồ nước trong KCN, vừa tạo cảnh quan đô thị vừa góp phần cải thiện vi khí hậu trong KCN.

- Dự kiến quy hoạch khu cây xanh, mặt nước khoảng 51,30 ha, chiếm 14,37% diện tích toàn KCN. Trong đó: đợt I có diện tích 31,13 ha, chiếm 8,72 % diện tích cả khu; đợt II có diện tích 20,17 ha, chiếm 5,65% diện tích cả khu.
4.3. Phân đợt đầu tư và xây dựng KCN.

Khu công nghiệp Cộng Hoà dự kiến xây dựng Giai đoạn I là 357,03 ha, chia thành 2 đợt:

+ Đợt 1: 222,18 ha, dự kiến xây dựng trong năm 2007 và 2008.

+ Đợt 2: 134,85 ha, dự kiến xây dựng trong năm 2009 và 2010.

* Dự kiến mở rộng:

Sau khi lấp đầy(70% diện tích đất nhà máy của giai đoạn I, với nhu cầu đăng ký đầu tư vào KCN tăng cao. Dự kiến mở rộng KCN  giai đoạn II là 328 ha về phía Nam.

4.4. Lao động và quy hoạch khu ở phục vụ cho KCN

4.4.1.  Xác định nhu cầu về lao động cho KCN:

a. Xác định nhu cầu về lao động cho KCN

Nhu cầu về lao động cho KCN Cộng Hòa được tính toán căn cứ vào các loại hình và quy mô các cơ sở công nghiệp đầu tư vào KCN:

70ng/ha x 274,70 ha = 19.229 người.

( 274,70 ha là diện tích của khu nhà máy xí nghiệp, kho tàng, trung tâm và khu kỹ thuật)

b. Cơ cấu lao động cho KCN dự kiến như sau:

- Quản lý bậc cao        : 10%

- Quản lý bậc trung     : 15%

- Công nhân kỹ thuật   : 35%

- Lao động phổ thông  : 40%

c. Khả năng cung cấp lao động cho KCN:

· Lao động phổ thông được ưu tiên tuyển mộ tại địa phương, xã và huyện của tỉnh Hải Dương.

· Công nhân kỹ thuật và quản lý tuyển chọn tại trung tâm huyện lỵ, thị trấn.

4.4.2.  Quy hoạch xây dựng khu ở phục vụ cho KCN:

· Thực tế lao động của tỉnh Hải Dương  là khá dồi dào, có khả năng đảm bảo khoảng 70% lao động của KCN. Do vậy cần thiết phải quy hoạch cho một khu ở đáp ứng khoảng 30% lực lượng lao động của KCN: 

19.229 ng x 30% x 2,5 lần = 14.421 người.

·  Dự án xây dựng khu ở phục vụ cho KCN Cộng Hòa sẽ nằm trong một Dự án riêng và sẽ được tiến hành đồng thời với việc xây dựng các xí nghiệp công nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ chung.

Địa điểm XD: Dự kiến quy hoạch khu dân cư phục vụ cho KCN được bố trí nằm về phía Tây giáp với dân cư thôn Trại Mít, có diện tích khoảng 39,00 ha.

Khu dân cư phục vụ cho khu công nghiệp dự kiến  xây dựng khu ở của các chuyên gia, người nước ngoài, công nhân KCN, trường đào tạo dạy nghề, các khu dịch vụ ... 

4.5. Quy hoạch khu tái định cư

Dự kiến quy hoạch khu tái định cư được bố trí nằm về phía Tây giữa giai đoạn I và mở rộng giai đoạn II của KCN có diện tích khoảng 11 ha, dự kiến phục vụ di dời số dân cư hiện có nằm trong ranh giới quy hoạch KCN.

4.6. Quy hoạch khu nghĩa trang mới

Dự kiến quy hoạch khu nghĩa trang mới với quy mô khoảng 5ha thuộc địa phận xã Cộng Hòa và xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhằm phục vụ cho công tác di dời cho 500 ngôi mộ nằm trong phạm vi khu đất quy hoạch. Việc xác định vị trí khu nghĩa trang mới cần phải phối hợp chặt chẽ chính quyền sở tại và đặc biệt phải có chính sách thỏa đáng, hợp lý trong việc đền bù và hỗ trợ di dời.

V- Quy hoạch mạng hạ tầng kỹ thuật

5.1. San nền chuẩn bị đất xây dựng: 

5.1.1. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất:


- Khu đất xây dựng chủ yếu là ruộng lúa và hệ thống mương thoát nước phục vụ tưới tiêu, hệ thống đường đất. Tại các khu vực ruộng có cao độ thấp nhất 1.01 m, cao độ cao nhất 2.55 m, đường đất có cao độ trung bình 3.98 m tại các khu vực mương thoát nước có cao độ trung bình 0.24 m. Địa hình toàn khu tương đối bằng phẳng, hướng dốc chính từ phía Tây về phía Đông của khu đất.

- Thoát nước mặt chủ yếu tự thấm và thoát tự do vào mương hiện có.

- Khu đất chưa có hệ thống hạ tầng đáng kể nào được được xây dựng

5.1.2. Giải pháp thiết kế:

- Trên cơ sở cao độ ngập lụt với tần suất lũ p = 2% tương ứng với H=3,02m và cao độ các công trình hiện có trên mặt bằng để chọn cao độ thiết kế san nền. Thiết kế san nền đảm bảo các yếu tố kỹ thuật sau:

- Hướng thoát nước chính về hướng Đông của khu đất.

+ Chọn cao độ thiết kế san nền thấp nhất 3.10 m, cao độ cao nhất 4.00 m.

+ Độ dốc san nền đảm bảo thoát nước tự chảy i=0.002

+ Hướng thoát nước từ trong các lô về phía các trục đường, thu nước mưa vào hệ thống thoát nước đặt dọc theo đường từ đó dẫn nước vào sông.

- Trước khi đắp nền phải bóc bỏ lớp đất hữu cơ bề mặt tại khu vực ruộng lúa với chiều dày trung bình 20 cm và lớp bùn bề mặt tại khu vực mương thoát nước với chiều dày trung bình 50 cm.

- San lấp nền thành từng lớp đầm nén đạt K=0.90

- Vật liệu đắp nền dùng đất đồi hoặc cát.

5.2.  Quy hoạch hệ thống  giao thông 

* Các chỉ tiêu kỹ thuật:

· Độ dốc dọc tối đa của đường imax= 6%

· Độ dốc ngang mặt đường in = 2%

-    Chiều rộng tính toán 1 làn xe: 3.75 m. 

· Theo tiêu chuẩn 22TCN 211- 06 cấp tải trọng tính toán cho đường trong khu công nghiệp  H30 với các thông số tính toán sau :

Mô đun đàn hồi yêu cầu

: Ey/c= 155 Mpa

Tải trọng trục


: 12 T/trôc

Tải trọng bánh xe tiêu chuẩn
: 6000 daN

Đường kính vệt bánh xe

: D = 36 cm

áp lực bánh xe


: P = 0.6 Mpa

* Giao thông đối ngoại:

-  Giáp với khu đất về phía Bắc là Quốc lộ 18, với mặt cắt đường hiện có nền đường rộng 17.25 m, mặt đường bê tông nhựa đã được nâng cấp rộng 11 m, nền đường 12m.

- Tuyến đường 398B được nâng cấp và mở rộng đáp ứng với nhu cầu phát triển giao thông trong vùng và khu công nghiệp.

* Quy hoạch tổ chức mạng lưới đường KCN:

Đường trục chính KCN (đường 398B đoạn chạy qua KCN) - (Mặt cắt 1:1 ):

· Mặt cắt ngang đường 
 
: 43,50 m

· Chiều rộng mặt đường 

: 2x 14.25 = 28.5 m

· Chiều rộng dải phân cách 
: 3.0 m

· Chiều rộng hè đường 

: 2x6.0 = 12.0 m

Đường trục chính (Mặt cắt 2 : 2 ):

· Mặt cắt ngang đường

: 50.00  m

· Chiều rộng mặt đường 

: 2x7.50 = 15.0 m

· Chiều rộng dải phân cách 
: 8.00 m

· Chiều rộng hè đường 

: 2x13.50  = 27.0 m

Đường  chính (Mặt cắt 3 : 3 ):

· Mặt cắt ngang đường
: 31.25 m

· Chiều rộng mặt đường 
: 11.25 m

· Chiều rộng hè đường 
: 2x10.00 = 20.0 m 

Đường  nhánh  (Mặt cắt 4 : 4 ):
· Mặt cắt ngang đường
: 23.50 m

· Chiều rộng mặt đường : 7.50 m

· Chiều rộng hè đường
: 2x8.00 = 16.0 m

5.3. Quy hoạch cấp điện:

* Nhu cầu cấp điện:

Căn cứ vào chỉ tiêu cấp điện, tính toán công suất cho KCN:

+ Công suất tính toán giai đoạn 1                               : Ptt  =33760 KW.

+ Công suất tính toán giai đoạn 2                               : Ptt  = 20190 KW.

+ Tổng công suất cả 2 giai đoạn  ( Ptt  = 53950  kw

+ Với co( = 0,85  công suất biểu kiến toàn khu    S tk   =   ( Ptt/ co(  = 53950/0,85  =   63470.58 kva       = 63.47 MVA 

* Nguồn điện : Cách hàng rào phía tây bắc của khu công nghiệp khoảng 2 km có trạm biến thế Sao đỏ E85 công suất  110/35/22 KV -2 x 40 MVA theo thiết kế hiện tại mới lắp 1 máy 40 mva cấp điện 22 kv cho khu vực thực tế đang vận hành non tải. Dự kiến để cấp điện 22 kv cho khu công nghiệp Cộng hoà sẽ được cấp từ trạm sao đỏ E85 và máy biến thế thứ 2 sẽ được nâng công suất lên 64 MVA .

* Mạng điện 22 KV : 

- Từ trạm biến thế E85 Sao đỏ xây dựng 1 tuyến đường dây mạch kép 22 kv đến trạm phân phối tổng tại khu kỹ thuật điện của khu công nghiệp. 

Căn cứ vào bản đồ quy hoạch khu công nghiệp, từ trạm cắt tổng của KCN xây dựng 1 mạch vòng kín 22 KV bằng đường dây trên không mạch đơn dây dẫn AC -185 theo các trục đường giao thông như trên bản đồ, đảm bảo cung cấp nguồn 22KV cho các nhà máy của khu công nghiệp. Trên tuyến mạch vòng  mạch vòng chính xây dựng các nhánh đường dây 22 KV mạch đơn dây dẫn AC- 90 đên 120 để cấp nguồn 22 kv cho các trạm biến áp 22/0,4 kv củ các xí nghiệp, đầu tuyến mạch nhánh đặt 1 máy cắt phụ tải 24kv  trên cột.

*  Mạng điện 0,4 KV :

- Mạng điện 0,4 KV ở đây chỉ tính đến mạng 0,4 của KCN như mạng 0,4 KV của khu điều hành, mạng 0,4 KV của khu xử lý nước thải, khu cấp nước và chiếu sáng giao thông, các mạng 0,4 KV này đều dùng cáp đi ngầm, còn các mạng  0,4 KV trong nhà máy thì nhà máy tự đầu tư.

- Lưới  0,4 KV ở khu xử lý nước thải, cấp nước dùng cáp vặn xoắn đi nổi. 

*  Mạng điện chiếu sáng :

- Tất cả hệ thống giao thông trong khu công nghiệp được chiếu sáng bằng hệ thống đèn thuỷ ngân cao áp 220 V- 250 W bắt vào các cột thép nhúng kẽm  liền cần ở độ cao cách mặt đường 10 m. Khoảng cách giữa các đèn 30-40 m., Các đường có mặt cắt không quá 10,5 m đặt đèn một bên. Riêng đường ở trung tâm khu công nghiệp ngoài các cột đèn cao 10m còn bố trí các cột đèn trang trí cao 3,5m ở giải phân cách . các đường có chiều rộng lòng đường từ 12 m trở lên  đặt đèn ở hai phía. Độ rọi trung bình của các đường từ 0,6 - 1,2 cd/m2.

- Cấp điện cho đèn đường dùng cáp  ngầm có tiết diện từ 16 đến 25 mm2.

- Điều khiển hệ thống đèn đường tự động theo hai chế độ chập tối và đêm khuya bằng một tủ điều khiển dặt ở trạm biến thế của khu trung tâm điều hành và trạm biến thế khu sử lý nước thải.

*  Bố trí các trạm biến thế :

Giáp hàng rào phía Tây Bắc khu công nghiệp xây dựng trạm cắt tổng 22 kv. Theo tính  toán tại khu tung tâm đặt 1 trạm biến thế 22/0,4 kv- 630 mva và dịch vụ dặt 1 trạm biến thế 22/0,4 kv- 750 kva , tại khu xử lý nước thải và nước sinh hoạt đặt 2 trạm biến thế 22/0,4kv – 250 kva khu kỹ thuật điện và cây xanh đặt 1 trạm 22/0,4 kv-180 mva. Các trạm biến áp này kết hợp cấp điện cho chiếu sáng giao thông và công viên cây xanh trong khu công nghiệp.

5.4. Quy hoạch cấp nước:

* Nhu cầu cấp nước sinh hoạt và sản xuất :

 Theo tính toán nhu cầu sử dụng nước trong khu CN, cần xây dựng nhà máy cấp nước riêng cho KCN với công suất 14.500 m3/ngđ chia làm 2 đợt đầu tư: Đợt 1 : công suất trạm là : 9.200 m3/ngđ; Đợt 2 : công suất trạm là : 5.300 m3/ngđ
* Nguồn cấp nước :

- Nguồn nước dự kiến lấy từ nguồn nước ngầm (mực nước ngầm khá ổn định, lưu lượng lớn, chất lượng tương đối tốt); Ngoài ra cũng có thể sử dụng nguồn nước mặt lấy từ  sông Đông Mai nằm cách KCN 1km về phía Đông.

* Mạng cấp nước 

Để mạng lưới phân phối được an toàn và hiệu quả nên thiết kế mạng vòng khép kín; vật liệu ống cấp nước dùng ống gang dẻo cho các tuyến có đường kính từ  (100 -  (600 và dùng ống thép tráng kẽm cho các tuyến có đường  kính  ( ( 100 (dùng cho ống phân phối vào từng lô đất ) ống chôn sâu từ 0,7 - 1 m . Khoảng cách bố trí ống cách đường 4,5 mét.

Trên mạng lưới có bố trí các trụ cứu hoả cách nhau 150 m đặt 1 trụ.

5.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

* Giải pháp thoát nước mưa 

Để tận dụng triệt để mạng lưới thoát nước mưa tự chảy và tránh để không chôn sâu đường ống, giảm chiều dài đường ống thoát nước mưa, chia nhỏ các lưu vực thoát nước của KCN, do vậy xây dựng tuyến mương đất được kè đá có chiều rộng 20m, sâu TB 3,5m chảy xuyên qua trung tâm KCN; ngoài ra còn xây dựng tuyến mương bao quanh KCN có chiều rộng 20m, sâu TB 3,5m, tuyến mương này nhằm thoát nước cho KCN và các khu dân cư hiện có. 

Xây dựng thêm 1 hồ điều hoà ở trung tâm KCN để tạo cảnh quanh và mục đích chính là điều hoà phần lớn lượng nước mưa khi có mưa lớn.

* Lưu vực thoát nước mưa:

 Tính toán phân chia mặt bằng KCN ra làm nhiều lưu vực thoát khác nhau phù hợp với san nền và thoát ra mương đất gần nhất, chảy về lưu vực thoát chính của KCN đều thoát ra phía sông Đồng Mai ở phía Đông KCN.

* Mạng lưới thoát nước mưa: 

- Mạng lưới thoát nước mưa được cấu tạo bằng các cống tròn  BTCT  được bố trí trên vỉa hè và có khoảng cách là 2.5 m so với mép vỉa hè của đường.

- Nước mưa được thu bằng các ga thu nước mặt đường theo kiểu hàm ếch, thu vào các hố ga của hệ thống thoát nước mưa. Tuỳ thuộc vào độ dốc của đường và đường kính ống sẽ bố trí các hố ga và hố thu với khoảng cách từ 40(50 m/hố.

* Vật liệu dùng cho mạng lưới thoát nước mưa :

Mạng lưới thoát nước mưa dùng ống BTCT ly tâm tại các nhà máy Bê tông đúc sẵn. Các ống bê tông cốt thép đi trên vỉa hè dùng chủng loại A, B. Loại công bê tông đi dưới đường dùng chủng loại HL – 93 ( Tải trọng C, D). Đường kính ống thoát nước mưa từ 600mm đến 1500 mét. Cống tròn thoát nước mưa dùng ống miệng loe và móng đỡ lắp ghép.

5.6. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

* Tính toán nhu cầu nước thải

· Theo tính toán nhu cầu thoát nước thải sản xuất và sinh hoạt của các nhà máy trong KCN, cần xây dựng một trạm xử lý nước thải với công suất 5.200 m3 /ngđ, đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn nước loại B trước khi thải ra lưu vực thoát của KCN nằm ở phía Đông Nam.

* Giải pháp xử lý nước thải

- Xử lý nước thải sinh hoạt của cán bộ và công nhân bằng các bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung.

- Xử lý nước thải sản xuất cục bộ ở từng nhà máy đạt tiêu chuẩn loại C trước khi thải vào hệ thống thoát nước thải của KCN dẫn về trạm xử lý của cả khu. Tại đây nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn loại B trước khi thải ra lưu vực thoát của KCN.

* Mạng lưới thoát nước thải :


Toàn bộ mạng lưới nước thải sản xuất của KCN có hướng chảy chính vÓ phía Đông Nam của KCN.


Hệ thống  nước thải sản xuất và sinh hoạt tại các nhà máy được xử lý cục bộ rồi chảy về trạm xử lý bằng ống BTCT miệng bát.


Dùng ống BTCT tròn  miệng bát đặt tại nhà máy đặt dốc theo địa hình ( dốc khoảng từ 0,2 % đến 0,4 % ).


Hố ga bằng BTCT , khoảng cách giữa các hố ga theo đường thẳng đối với D= 300 thì khoảng cách là 20m, đối với D= 400 đến D = 600 thì khoảng cách là 40m.

Quy cách cống nước thải dùng cống tròn ly tâm đúc sẵn miệng loe đối với cống đi trên vỉa hè dùng chủng loại A, B. Cống đi dưới đường dùng chủng loại C, D.

5.7. Vệ sinh môi trường:

Chất thải rắn phát sinh chủ yếu do sản xuất và sinh hoạt của công nhân trong các khu sản xuất.

Lượng chất thải rắn do sản xuất có thành phần và số lượng phụ thuộc vào loại hình sản xuất và trình độ công nghệ, được tính toán chi tiết trong quá trình cấp phép đầu tư.

Chất thải rắn có thể được phân loại theo từng cấp độ.

Hình thức thu gom tập trung.

Điểm tập kết và xử lý chất thải rắn sau khi phân loại sẽ được chuyển về bãi chôn lấp chung của khu vực, do công ty vệ sinh môi trường địa phương đảm nhiệm. 

5.8. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

* Chỉ tiêu áp dụng:

Khu công nghiệp Cộng Hoà là công trình phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp địa phương. Căn cứ vào tính toán thống kê chọn chỉ tiêu: 10 thuê bao/ha.
* Tổng nhu cầu dung lượng thuê bao:

-  Đất nhà máy:                    245,47 x 10    =    2.455 thuê bao

-  Trung tâm điều hành:                                          40 thuê bao
-  Tổng cộng:                                                      2.495 thuê bao
c, Phân phối cáp thông tin trong KCN:


Bên trong KCN tại vị trí gần khu Trung tâm điều hành bố trí một tổng đài điện thoại tự động 2500 thuê bao. 


Từ tổng đài tự động dùng các tuyến cáp thông tin trục KORINE-(120x2x0,5) phân phối theo mạng hình tia dẫn đến 22 tủ cáp trung gian. Từ các tủ cáp trung gian này cấp đến các tủ cáp đầu cuối (50 đôi) bằng cáp nhánh KORINE(50x2x0,5).

Các tủ được nối đất bảo vệ chống điện áp xung với trị số ( 30 Ohm. Hệ thống nối đất cấu tạo từ các cọc L63x63x6, dài 2,5m và tia thép dẹt 30x4.

 Cáp thông tin trục được luồn trong ống bảo vệ nhựa xoắn HDPE- D105 đặt ngầm trực tiếp trong đất ở độ sâu cách mặt đất 0,8m có các lớp đậy bảo vệ. Cáp thông tin nhánh được luồn trong ống bảo vệ nhựa xoắn HDPE- D80 đặt ngầm trực tiếp trong đất ở độ sâu cách mặt đất 0,8m có các lớp đậy bảo vệ. Khi đặt đảm bảo khoảng cách tối thiểu 0,5m đến các mạng công trình ngầm hạ tầng khác.

Toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc sẽ do ngành thông tin địa phương đầu tư và xây lắp.

VI- đánh giá sơ bộ tác động môi trường

6.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường :

a) Môi trường không khí:
- Bụi : phát sinh từ san ủi  chuẩn bị mặt bằng; từ các xe máy; vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển. 

- Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SOx và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các loại xe máy sử dụng trên công trường.

- Tiếng ồn: Tiếng ồn từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và dân cư xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này mức ồn cụ thể của từng loại máy và thiết bị thi công không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100 dBA.

b) Tác động đến môi trường nước:

Nước thải từ Nhà máy gồm nước mưa và nước sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh như sau:

- Nước mưa: Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

- Nước thải  sinh hoạt: Trong nước thải sinh hoạt  có chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colifom ... Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.

- Nước thải từ nhà máy: Nước thải từ nhà máy nếu không được xử lý tốt sẽ gây tác động xấu tới môi trường.

c) Tác động đến chất lượng đất:

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt, do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất.

6.2. Các giải pháp bảo vệ môi trường: 

a) Bảo vệ môi trường không khí:

 Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng: Việc giảm lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công san ủi mặt bằng Khu công nghiệp có thể thực hiện bằng các giải pháp sau :

- Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép 

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh bằng rào che chắn hoặc lợi dụng các dải cây xanh có sẵn để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

b) Bảo vệ môi trường nước:

* Xác định lưu vực nước xả nước thải của KCN

Nước thải của KCN sau khi được xử lý tập trung sẽ cho chảy ra lưu vực sông Đồng Mai, chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt mức B theo TCVN 5942 – 1995 “ Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt”

* Xử lý nước thải của KCN

Các biện pháp giảm ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau :

- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy trong khu vực xung quanh.

- Xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt  trước khi thải vào mạng thải chung.

-Xử lý nước thải công nghiệp  trong nội bộ trong nhà máy phải đạt mức C trước khi thải vào hệ thống thoát chung của KCN.

-Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện  bằng các phương pháp cơ học,hoá học và sinh học, các phương pháp này sẽ được đưa ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công. Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý tập trung và thải ra nguồn nước phải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945-1995  (mức B ) trước khi thải ra sông Đồng Mai.

*  Bảo vệ đất :

Giảm thiểu các tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường đất, đặc biệt khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất.

* Xử lý chất thải rắn 

Để tránh tình trạng vứt bỏ tuỳ tiện chất thải rắn, các chất thải được thu gom tập trung tại từng nhà máy, cuối ngày sẽ được vận chuyển đến bãi chôn lấp của Tỉnh nằm ngoài  Khu  công  nghiệp. Công việc này sẽ  do  Công ty  môi trường đô thị của địa phương đảm nhận.

VII- khái toán kinh phí đầu tư 
7.1. Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng

	TT
	Nội dung chi phí
	Thành tiền

	 
	 
	 

	 
	I/ Chi phí xây dựng 
	560.771.202.859

	1
	 San nền
	213.285.291.659

	2
	 Hệ thống đ​ường giao thông
	70.069.033.000

	3
	 Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng 
	13.804.400.000

	4
	 Hệ thống cấp nư​ớc 
	38.052.183.200

	5
	 Hệ thống thoát nư​ớc  m​ưa
	87.898.875.000

	6
	 Hệ thống thoát n​ước thải
	40.416.420.000

	7
	Khu điều hành trung tâm
	50.050.000.000

	8
	V​ờn hoa, cây xanh công cộng, hàng rào và cổng:
	47.195.000.000

	 
	II/ Chi phí  thiết bị :
	41.010.000.000

	 
	III/ Chi phí  đền bù và GPMB
	244.670.052.000

	 
	IV/ Chi phí  quản lý dự án, chi phí t​ư vấn đầu t​ư xây dựng và các chi phí khác của dự án
	60.178.120.286

	 
	V/ Chi phí dự phòng   12% x ( I + II + III +IV) 
	108.795.525.017

	 
	 
	 

	 
	Tổng vốn đầu tư​
	1.015.424.900.162

	 
	Lấy tròn
	1.015.424.900.000

	 
	Diện tích sử dụng đất
	357,03 ha

	 
	Trong đó:
	 

	 
	* Suất đầu tư​ hạ tầng kỹ thuật tính trên tổng diện tích sử dụng đất (đồng/ha)
	2.844.088.452

	 
	* Suất đầu t​ư hạ tầng kỹ thuật chư​a bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng phần giải phóng mặt bằng tính trên tổng diện tích sử dụng đất (đồng/ha)
	2.076.560.631


7.2. Nguồn vốn đầu tư :

Nguồn vốn đầu tư do Chủ đầu tư huy động, bao gồm:  

· Vốn của chủ đầu tư gồm vốn tự có và vốn vay ưu đãi, tín dụng để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.

· Vốn đầu tư điện, bưu chính viễn thông thuộc nguồn vốn của Chủ đầu tư khác.

VIII- Kết luận và kiến nghị

8.1. Kết luận:


Toàn bộ nội dung quy hoạch cho thấy tính khả thi cao về kỹ thuật và kinh tế:

- Đồ án xác định được qui mô lâu dài cho Khu công nghiệp

- Đồ án đã có sự kết hợp đồng bộ giữa KCN và khu dân cư  phục vụ cho KCN

- Là bước quy hoạch phục vụ cho dự án đầu tư nên đồ án đã nghiên cứu mang tính thực tiễn cao cả về kinh tế và môi trường đầu tư.

- Là một dự án có tính khả thi cao trong môi trường đầu tư tại khu vực, thực hiện thành công sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt về kinh tế và xã hội,  góp phần làm thay đổi nhanh chóng nền kinh tế của địa phương và khu vực.

- KCN Cộng Hoà sẽ phối hợp với các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, tạo bước đột phá cho nền kinh tế của tỉnh Hải Dương.

8.2. Kiến nghị:

- Kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Cộng Hoà gắn với QH khu dân cư phục vụ cho KCN, để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Có kế hoạch nâng cấp và tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài ranh giới Khu công nghiệp, đặc biệt là tuyến đường 184 mới chạy qua KCN.

- Kiến nghị các sở, ban ngành của địa phương tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được thực hiện.
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